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TÓM TẮT 
Bệnh viêm phổi cấp tính ở đàn bê lai  thường xuyên xuất hiện khi khí hậu thời tiết thay đổi đột 

ngột. Bệnh có thể gây tử vong hoặc kế phát sang bệnh viêm ruột ỉa chảy bê lai hướng sữa. Với mục 
đích xây dựng phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh, 150 bê cái lai hướng sữa khoẻ mạnh và 120 bê cái 
lai hướng sữa bị bệnh viêm phổi cấp tính tại trung tâm giống gia súc Hà Nội đã được theo dõi. Kết 
quả nghiên cứu về các chỉ tiêu lâm sàng cho thấy: khi mắc viêm phổi cấp tính bê đều có triệu chứng 
điển hình: nhiệt độ cơ thể tăng cao so với bê khoẻ  41,20C > 38,50C , tần số mạch tăng cao 142,76 > 
91,10 lần/phút (P < 0,05), tần số hô hấp tăng cao so với bê khỏe:  76,36 > 34,2 lần/phút. Một số chỉ tiêu 
ở hệ hồng cầu ở bê cái lai mắc viêm phổi cấp: số lượng hồng cầu giảm so với bê khoẻ 5,13 < 5,75 
triệu/mm3; hàm lượng huyết sắc tố giảm so với bê khoẻ 10,56 g% > 8,8 g%; tỷ khối huyết cầu giảm 
thấp so với bê khoẻ 36,23 % < 38,45%. Một số chỉ tiêu hệ bạch cầu của bê mắc bệnh viêm phổi cấp 
cũng thay đổi so với bê khoẻ: số lượng bạch cầu tăng cao ở bê mắc viêm phổi cấp 14,12 nghìn/mm3 
máu > 7,65 nghìn/mm3 máu (bê khoẻ). Tỷ lệ bạch cầu trung tính ở bê mắc bệnh viêm phổi cấp tăng 
cao so với bê khoẻ là 38,56% > 26,99%; Bạch cầu Lympho và Bạch cầu đơn nhân lớn ở bê viêm phổi 
cấp tính giảm so với bê khoẻ là 42,19 < 60,65 %; 3,37 < 6,74 %.  

Từ khoá: Bê viêm phổi, chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng. 

SUMMARY 
Some clinical and paraclinical parameters in pneumonia of calyes at Hanoi Animal Breed Centre 

and surrounding. This study were conducted on 150 healthy and 120 acute pneumonia calves at Hanoi 
Cattle Breeding Center and milk cow breeding households at Hanoi vicinity. Almost calves suffered 
from pneumonia by clinical examining showed typical clinical signs of acute lobar pneumonia.The 
clinical parameters such as body temperature, respiratory rate, heart rate increased from healthy 
calves: 41.2 > 38.60C; 76.36 > 34.22 (times/min); 142.76 > 91.10 (times/min). While the red blood cell 
number counts, hematocrit content, erythrocyte volumetric mass in pneumonia calves decreased in 
comparison with health calves: 5.13 < 5.75 (million/mm3); 9.22 < 10.56 (g%); 36.23 < 38.45 (%). On the 
contrary, the number of leucocytes in blood highly increased, particularly, the proportion of 
neutrophil strongly increased in pneumonia calves compared with healthy calves: 14.12 > 7.65 
(thousand/mm3); 51.10 > 26.99 (%). Lymphocyte and monocyte in acute pneumonia calves decreased 
compared with healthy calves: 42.19 < 60.55 (%); 3.37 < 6.74 (%). 

Key  words: Clinical, paraclinical parameter, pneumonia calves.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong những năm gần đây, ngành chăn 

nuôi bò sữa ở nước ta đang được đầu tư và 
phát triển mạnh. Tỉnh Tuyên Quang, Công 
ty cổ phần Thọ Xuân (Thanh Hoá) đã nhập 

một số giống bò sữa có năng suất cao từ úc 

và Newzealand về nuôi và phát triển. Đây là 
tiền đề thuận lợi cho ngành chăn nuôi bò sữa 
ở Việt Nam phát triển (Đào Lan Nhi, 2005). 
Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt đàn bò sữa ở 
nước ta đã gặp phải không ít khó khăn trong 
quá trình nuôi thích nghi và nhân giống đàn 
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bò. Một số địa phương còn thiếu kinh nghiệm 
trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, quản 
lý và khai thác đàn bò sữa, đặc biệt là khâu 
phòng trừ dịch bệnh. Khi khí hậu thời tiết 
thay đổi đột ngột kết hợp với khâu chăm sóc 
nuôi dưỡng không hợp lý, bệnh viêm phổi 
cấp tính ở bê thường xuyên xuất hiện ở các 
cơ sở chăn nuôi bò sữa ở nước ta. Bệnh 
thường xảy ra đột ngột gây cho đàn bê mắc 
bệnh ở thể cấp tính, nếu không điều trị kịp 
thời thì tỷ lệ tử vong cao, hoặc kế phát sang 
bệnh khác làm giảm khả năng sinh trưởng 
và phát triển của cơ thể. Đây là một trong 
những nguyên nhân làm cho đàn bò sữa 
không phát triển được. Nghiên cứu này đã 
được thực hiện nhằm góp phần xây dựng 
phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh đạt hiệu 
quả cao làm giảm thiệt hại của bệnh gây ra 
cho đàn bê lai hướng sữa, góp phần tăng 
nhanh số lượng đàn bò sữa ở nước ta. 

2. Đối tượng, địa điểm và 
       phương pháp nghiên cứu 

Tiến hành theo dõi 150 bê khoẻ là bê cái 
lai hướng sữa (HF x Jersey) giai đoạn từ sơ 
sinh 12 tháng tuổi và 120 bê bị viêm phổi 
cấp của đàn bê được nuôi tại Trung tâm 
giống gia súc Hà Nội và một số cơ sở chăn 
nuôi bò sữa vùng phụ cận Hà Nội trong 2 
năm 2007 và 2008. Các chỉ tiêu lâm sàng ở 
bê khoẻ và bê viêm phổi cấp tính được theo 
dõi gồm: nhiệt độ cơ thể, tần số hô hấp, tần 
số tim đập; các chỉ tiêu sinh lý máu của bê 
viêm phổi cấp tính gồm số lượng hồng cầu, 
hàm lượng hemoglobin (Hb), tỷ khối hồng 
cầu, số lượng bạch cầu, công thức bạch cầu. 

Điều tra, theo dõi, chẩn đoán bê bị viêm 
phổi cấp tính dựa vào các triệu chứng lâm 
sàng như thở khó, sốt cao, chảy dịch mũi. 
Khi nghe và gõ vùng phổi, xuất hiện âm gõ 
và âm nghe bệnh lý. 

Nhiệt độ cơ thể được đo bằng nhiệt kế 
thủy ngân, đo vào trực tràng bê, ngày 2 lần, 
sáng đo lúc 7 giờ, chiều lúc 5 giờ sau lấy giá 
trị trung bình của các lần đo. Tần số hô hấp 

được đo tại các lần quan sát, đếm nhịp thở 
của bê thông qua sự lên xuống hõm hông 
thành bụng, tính trong 1 phút. Tần số tim 
đập được đo bằng cách dùng ống nghe đếm 
nhịp tim trong 1 phút. 

Chỉ tiêu sinh lý máu được phân tích trên 
máy sinh hóa Hitachi 717, máy huyết học 
TH12 tại Bộ môn Nội chẩn – Dược – Độc 
chất, Khoa Thú y, Trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội. 

Các số liệu được xử lý bằng phần mềm 
Excel. 

3. Kết quả và thảo luận 
Các trường hợp bê bị viêm phổi cấp tính 

đều biểu hiện triệu chứng cơ thể sốt, ho, chảy 
nước mũi (Blood, 1985). Kiểm tra phổi đều 
xuất hiện âm gõ và âm nghe bệnh lý, con vật 
giảm bú hoặc bỏ bú, giảm ăn, chiếm tỷ lệ 
100% (Bảng 1). Các triệu chứng khó thở, niêm 
mạc mắt tím tái, đau vùng ngực phụ thuộc 
vào tính chất của quá trình viêm ở phổi mà 
biểu hiện khác nhau. Qua thực tế chẩn đoán ở 
đàn bê thường xảy ra viêm phế quản phổi và 
viêm phổi thùy ở thể cấp tính. Bên cạnh các 
triệu chứng lâm sàng ở bê mắc bệnh viêm 
phổi cấp tính, các chỉ tiêu lâm sàng khi bê bị 
viêm phổi cấp cũng được thể hiện như nhiệt 
độ cơ thể bê viêm phổi cấp tính tăng 2,60C so 
với bê khỏe (P<0,05). Tần số mạch bê viêm 
phổi cấp tính tăng 51,66 lần/phút so với bê 
khỏe (P<0,05). Tần số hô hấp ở bê viêm phổi 
cấp tăng 42,14 lần/phút so với bê khỏe (P< 
0,05) (Bảng 2). Như vậy các chỉ tiêu lâm sàng 
như nhiệt độ, tần số tim đập, tần số hô hấp ở 
bê viêm phổi cấp tính đều tăng cao so với bê 
khỏe, sự sai khác tương đối rõ (P< 0,05). 

Khi bê viêm phổi cấp, sản phẩm của quá 
trình viêm gây rối loạn chức năng hô hấp 
(Russel và cs., 1991), đồng thời sản phẩm 
phân huỷ của quá trình viêm ngấm vào máu 
gây rối loạn trung khu điều hòa nhiệt làm 
cho cơ thể sốt. Khi sốt, cơ thể tăng cường hô 
hấp và tăng cường tuần hoàn để thải nhiệt 
ra bên ngoài làm cho tần số hô hấp và tim 
mạch tăng cao (Wiseman và Pircie, 1979). 
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Bảng 1. Một số triệu chứng lâm sàng thường gặp ở bê mắc bệnh viêm phổi cấp tính 

Stt Triệu chứng Bê viêm phổi (120 con) Tỷ lệ (%) 

1 Sốt 120 100 

2 Ho 120 100 

3 Chảy nước mũi 120 100 

4 Niêm mạc mắt tím tái 85 70,8 

5 Khó thở 110 91,7 

6 Cảm giác đau vùng ngực 65 54,2 

7 Âm nghe phổi bệnh lý 120 100 

8 Âm gõ phổi bệnh lý 120 100 

9 Giảm bú,bỏ bú, giảm ăn 120 100 

Bảng 2. Một số chỉ tiêu lâm sàng của bê viêm phổi cấp tính 

Đối tượng theo dõi 

Bê khỏe (n = 150) Bê viêm phổi cấp (n = 120) Chỉ tiêu theo dõi 

x  ± mx 
Dao động x  ± mx 

Dao động 

Thân nhiệt (0C) 38,60 ± 0,38 38,5 - 40 41,20 ± 0,33 39,40 – 42,5 

Tần số tim (lần/phút) 91,10 ± 0,26 80 – 110 142,76 ± 0,27 135 – 160 

Tần số hô hấp (lần/phút) 34,22 ± 0,11 34 – 38 76,36 ± 0,47 56 – 104 

Ghi chú: P<0,05 

Khi bê bị viêm phổi cấp tính các chỉ 
tiêu máu như số lượng hồng cầu, hàm lượng 
huyết sắc tố và tỷ khối huyết cầu đều giảm 
so với bê khoẻ với P <0,05 (Bảng 3). Số 
lượng hồng cầu của bê viêm phổi cấp tính 
5,75 ± 0,25 triệu/mm3 máu, thấp hơn bê 
khỏe là 0,62 triệu/mm3 với P<0,05. Hàm 
lượng huyết sắc tố của bê mắc viêm phổi cấp 

tính là 9,22  ± 0,15 g%, thấp hơn so với bê 
khỏe là 1,34 g% (với P < 0,05). Tỷ khối hồng 
cầu ở cơ thể bê viêm phổi cấp là 36,23 ± 0,22 %, 
thấp hơn bê khỏe là 2,22 % (P < 0,05).  

Như vậy, bệnh viêm phổi cấp tính ở bê 
ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng của các cơ 
quan tạo máu, làm thay đổi các chỉ tiêu nêu 
trên. 

Bảng 3. Một số chỉ tiêu hệ hồng cầu ở bê viêm phổi cấp 

Đối tượng theo dõi 

Bê khỏe (n = 150) Bê viêm phổi cấp (n = 120) Chỉ tiêu 

x  ± mx 
Dao động x  ± mx 

Dao động 

Số lượng hồng cầu (triệu/mm3) 5,75 ± 0,25 5,00 – 6,55 5,13 ± 0,35 4,88 – 5,45 

Hàm lượng Hb (g%) 10,56 ± 0,22 9,10 – 12,20 9,22 ± 0,15 8,80 – 11,20 

Tỷ khối hồng cầu (%) 38,45 ± 0,18 36,01 – 41,10 36,23± 0,22 35,20 – 38,30 

Ghi chú: P<0,05 



Một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng bệnh viêm phổi trên đàn bê cái lai hướng sữa... 

754 

Bảng 4. Một số chỉ tiêu hệ bạch cầu của bê mắc bệnh viêm phổi cấp tính 

Bê khoẻ (n = 150) Bê viêm phổi cấp (n = 120) 
Chỉ tiêu theo dõi 

x  ±  mX 
Dao động x  ±  mX 

Dao động 

Số lượng bạch cầu (nghìn/mm3) 7,65 ±  0,15 6,12 – 8,25 14,12 ±  0,22 9,45 – 16,75 

Bạch cầu trung tính 26,99 ± 0,15 22,51 -  29,12 51,10 ±  0,33 38,55 – 61,99 

Bạch cầu ái kiềm 0,15 ±  0,03 0,13 – 0,21 0,13 ±  0,11 0,11 – 0,16 

Bạch cầu ái toan 5,47 ±  0,32 5,22 – 6,33 3,21 ±  0,35 2,77 – 4,12 

Bạch cầu lympho 60,65 ±  0,35 54,25 – 65,11 42,19 ±  0,47 38,22– 57,87 

C
ôn

g 
th
ức

 b
ặc

h 
câ

ù 
(%

) 

Bạch cầu đơn nhân lớn 6,74 ± 0,25 6,15  -  7,55 3,37 ± 0,25 3,04 – 4,86 

Ghi chú: P<0,05 

Các chỉ tiêu của hệ bạch cầu trên bê bị 
mắc bệnh viêm phổi cấp tính là 14,12 ± 0,22 

(ngh×n/mm3), tăng 6,47 ngh×n/mm3 (p<0,05). 
Tỷ lệ bạch cầu trung tính ở bê viêm phổi cấp 
là 51,1 ± 0,33%, tăng cao hơn bê khoẻ là 

24,11% (p<0,05). Ngược lại, tỷ lệ bạch cầu ái 
kiềm, ái toan, lympho và bạch cầu đơn nhân 
lớn ở bê viêm phổi cấp tính đều giảm so với 

bê khoẻ với (p<0,05) (Bảng 4). Như vậy khi 
bê mắc viêm phổi cấp làm cho số lượng bạch 
cầu đa nhân trung tính tăng cao ở trong 
máu.  

4. Kết luận 
Khi khám lâm sàng thấy: bê sốt, ho, 

chảy nước mũi lúc đầu lỏng sau đặc hoặc có 
màu gỉ sắt, niêm mạc mắt tím tái, âm gõ và 
âm nghe bệnh lý xuất hiện ở phổi là những 
triệu chứng thường gặp ở bê mắc viêm phổi 
cấp tính.  

Các chỉ tiêu lâm sàng: nhiệt độ cơ thể, 
tần số hô hấp, tần số tim đập ở cơ thể bê mắc 
viêm phổi cấp tính tăng cao so với bê khoẻ: 
41,2> 38,6 (oC); 76,36 > 34,22 (l/phót); 142,76 
> 91,10 (l/phót). 

Các chỉ tiêu sinh lý máu như số lượng 
hồng cấu, hàm lượng hemoglobin, tỷ khối 
hồng cầu ở bê mắc viêm phổi cấp tính giảm 
so với bê khoẻ: 5,13 < 5,75 (triệu/mm); 9,22 < 
10,56 (g%); 36,23 < 38,45 (%). 

Số lượng bạch cầu, tỷ lệ bạch cầu đa 
nhân trung tính ở bê viêm phổi cấp tính tăng 
cao so với bê khoẻ: 14,12 > 7,65 (nghìn/mm3); 
51,10 > 26,99 (%), bạch cầu lympho và bạch 
cầu đơn nhân lớn giảm thấp so với bê khoẻ: 
42,19 < 60,65 (%); 3,37 < 6,74 (%). 
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